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Lời mở đầu
Chính sách Tài chính quốc gia là một bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế, là tổng thể các chính sách và giải pháp về Tài chính - tiền tệ trong việc khai thác, động viên và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Tài chính phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính sách Thuế là một trong những nội dung quan trọng của chính sách Tài chính quốc gia được xuất phát từ vai trò quan trọng của thuế trong việc điều tiết kinh tế vĩ mô nền kinh tế quốc dân, điều tiết mọi hoạt động giữa các thành phần kinh tế, giữa các ngành, giữa các vùng nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Mặt khác thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước mà nguồn thu ngân sách hàng năm chiếm 18% đến 20% GDP. Do vị trí quan trọng của thuế, đòi hỏi phải thu đúng,thu đủ, chống thất thu có hiệu quả là vấn đề hết sức khó khăn phức tạp, nhưng cũng là yêu cầu cấp bách vừa nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước, vừa khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển.


Những năm gần đây, chính sách và cơ chế quản lý thu thuế đã có nhiều đổi mới, góp phần tăng thu cho ngân sách, khuyến khích sản xuất, kinh doanh đúng hướng. Tuy nhiên, trong nền kinh tế hiện nay khi các thành phần kinh tế phát triển tạo nên tính cạnh tranh mạnh mẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho phát triển nền kinh tế, nhưng đồng thời vấn đề quản lý và thu thuế như thế nào đảm bảo tính công bằng giữa các thành phần kinh tế ở các địa phương khác nhau trong lĩnh vực thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước là một vấn đề đặt ra cần phải nghiên cứu và giải quyết.

Kinh tế Việt Nam đang có những biến đổi căn bản trên ba lĩnh vực mà chủ yếu là phát triển kinh tế thị trường có sự định hướng của Nhà nước. Vấn đề đặt ra đồng thời cải cách hệ thống chính sách thuế cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong các giai đoạn đổi mới của nền kinh tế Việt Nam.

Quá trình cải cách chính sách thu thuế, mặc dù đã đáp ứng được phần nào tính ưu việt của nó. Nền kinh tế Việt Nam trước nhu cầu phát triển và hội nhập hệ thống chính sách thuế đã bộc lộ những nhược điểm không phù hợp với tình hình hiện nay và sắp tới.

 Căn cứ vào luật thuế, chính sách thuế theo quy định hiện hành và tổ chức  triển khai thực hiện quản lý thu thuế ở địa phương, từ đó đóng góp, bổ sung vào việc hoàn thiện chính sách thuế và tổ chức quản lý thu thuế hiện nay.

Đổi mới tổ chức quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một nhu cầu tất yếu. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: "Đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang" với các mục tiêu sau:


1. Thực trạng quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 1998 đến 2003.

2. Phương hướng đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn Hà Giang.

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu


Là công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Kết quả thu thuế được phân tích dựa trên các số liệu trong các năm 1998 đến 2003.
3.2. Phương pháp nghiên cứu


Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử.

Phương pháp thống kê biểu mẫu, phương pháp so sánh phân tích tổng hợp… cũng được sử dụng.
4. Kế hoạch nghiên cứu
	STT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Kết quả cần đạt

	1
	Xây dựng đề cương
	Tháng 01/04
	Bản đề cương

	2
	Thu thập số liệu
	Tháng02 - 03/04
	Các số liệu cơ bản của đề tài

	3
	Nhập và xử lý số liệu
	Tháng 04/04
	Số liệu được nhập

	4
	Viết báo cáo
	Tháng 05/04
	Đề tài nghiên cứu

	5
	Sửa chữa và in ấn
	Tháng 05/04
	Đề tài hoàn chỉnh


Chương I

thực trạng tổ chức quản lý thu thuế

Tại Hà Giang từ 1998 - 2003

1.1. Đặc điểm và tình hình phát triển kinh tế xã hội  của Hà Giang  tác động đến tổ chức thu thuế và thực hiện chính sách thuế.

    1.1.1.Một số nét về địa lý dân số.
Hà Giang là một Tỉnh miền núi nằm ở cực bắc Tổ quốc Việt Nam. Nơi đây cộng đồng gồm 22 dân tộc anh em đang sinh sống, với truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ quê hương trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước Việt Nam.



-Tổng diện tích tự nhiên
: 
7.884 km2
Trong đó:

+ Đất nông nghiệp
:
1.061km2




+ Đất lâm nghiệp
:  
2.780km2




+ Đất chưa sử dụng:
3.935km2

- Dân số: 584.214 người

Trong đó:

+ Dân tộc H' Mông
:
31,12%




+ Dân tộc Tày
:
26,14%




+ Dân tộc Dao
:
15,39%




+ Dân tộc Kinh
:
10,93%
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Biểu đồ 1.1. Cơ cấu dân tộc tỉnh Hà Giang

- Đơn vị hành chính: 10 Huyện,thị xã - 184 xã, phường, thị trấn, gồm:

+ Thị xã Hà Giang
:
8 xã, phường.


+ Huyện Bắc Mê:
 
13 xã

+ Huyện Bắc Quang:
31 xã, thị trấn.


+ Huyện Quản Bạ:
 
12 xã

+ Huyện Vị Xuyên:
23 xã, thị trấn.


+ Huyện Yên Minh:
16 xã


+ Huyện Hoàng Su Phì:
27 xã.




+ Huyện Đồng Văn: 
18 xã

+ Huyện Xín Mần:

20 xã.




+ Huyện Mèo Vạc:
  
16 xã

    1.1.2. Tình hình kinh tế.
Kinh tế Hà Giang chủ yếu là Nông - Lâm nghiệp, thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp, không thuận lợi cho việc giao lưu hàng hoá, thương nghiệp chủ yếu là bán lẻ, sản xuất hàng hoá chưa phát triển. Thu nhập GDP đầu người thấp (năm 2002:1.352.000đ/người). Kinh tế còn mang nặng tính tự cung, tự cấp, kinh tế hàng hoá chưa phát triển. Toàn tỉnh chưa có khu công nghiệp, khu chế xuất, đầu tư nước ngoài chưa có.

Chi ngân sách chủ yếu do Trung ương trợ cấp (thu ngân sách tại địa bàn mới đảm bảo 12 - 15% chi thường xuyên). Nên việc tích lũy đầu tư mở rộng rất hẹp, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh, khai thác tiềm năng thế mạnh của ba vùng kinh tế, phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh, sản xuất hàng hoá phát triển trong nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

1.2. Tình hình quản lý thu thuế ở Hà Giang. 

    1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngành Thuế.


Thuế ra đời và tồn tại cùng với sự tồn tại của Nhà nước sự phát triển kinh tế xã hội qua các thời kỳ tạo ra sự hình thành của bộ máy Nhà nước phải có một khoản ngân sách ổn định đó là thuế. Trên các góc độ khác nhau, thuế là một phần thu nhập mà mỗi tổ chức cá nhân có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước theo luật định để phục vụ nhu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước.

   1.2.2. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành Thuế.

* Chức năng.


Ngành thuế là một tổ chức thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các khoản thu nội địa bao gồm phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước (gọi chung là thuế) theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn.


- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.


- Phân tích đánh giá công tác quản lý thuế, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, công tác thuế trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.


- Thực hiện quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra các Chi cục thuế trong việc tổ chức quản lý thu thuế.


- Tổ chức thực hiện tuyên truyền và cung cấp các hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân nộp thuế.


- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thuế theo quy định của pháp luật và các quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế. Lập sổ thuế, kiểm tra việc tính thuế, phát hành thông báo thuế, các lệnh thu thuế, ..., đôn đốc các tổ chức và cá nhân nộp thuế thực hiện nộp đầy đủ kịp thời tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước.


- Thanh tra, kiểm tra kiểm soát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật đối với tổ chức và cá nhân nộp thu, tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức và cá nhân được ủy nhiệm thu thuế.


Quyết định xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế theo quy định của pháp luật. Lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế.


- Tổ chức tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Cục thuế.


- Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý ấn chỉ. Lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành của cơ quan cấp trên, Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan, tổng kết đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục thuế.


- Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục thuế.


- Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, truy thu về thuế theo quy định của pháp luật.


- Được quyền yêu cầu các tổ chức cá nhân nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc cho việc quản lý thu thuế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước.


- Được quyền ấn định số thuế phải nộp thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp luật thuế theo quy định của pháp luật. Được quyền thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức cá nhân nộp thuế vi phạm pháp luật thuế. 


- Cục trưởng Cục thuế được ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giải thích các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục thuế theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.


- Quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong Cục thuế. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức Cục thuế theo quy định của Nhà nước.


- Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Cục thuế.   

   1.2.3. Về tổ chức bộ máy quản lý thu.
Cán bộ công chức ngành thuế Hà Giang đến ngày 31/12/2003 là 282 người được bố trí:



- Văn phòng cục
:   55 người.



- 10 Chi cục

: 227 người

với cơ cấu phân bố cụ thể như sau:

* Phân bố theo dân tộc:



+ Dân tộc Kinh
: 214 người.



+ Dân tộc khác
:   68 người.
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Biểu đồ 1.2. Phân bố dân tộc theo điều tra của ngành thuế Hà Giang

* Phân bố theo trình độ học vấn:



+ Đại học 



:   55 người.



+ Trung cấp



: 224 người.



+ Cán bộ khác (tạp vụ, lái xe)
:     8 người

[image: image4.wmf]+ Tốt nghiệp đại học:

+ Tôt nghiệp trung cấp:

+ Cán bộ khác:




Biểu đồ: 1.3. Phân bố đối tượng theo trình độ học vấn.

* Văn phòng Cục 55 người.

- 3 lãnh đạo cục





- 9 Phòng nghiệp vụ chức năng:
 

+ Phòng quản lý các Doanh nghiệp. 


+ Phòng thu trước bạ, thu khác
+ Phòng thanh tra và sử lý tố tụng thuế.

+ Phòng quản lý ấn chỉ.

+ Phòng xử lý thông tin - tin học.
 

+ Phòng nghiệp vụ thuế

+ Phòng kế hoạch kế toán, thống kê.
 

+ Phòng hành chính, quản trị, tài vụ

         

+ Phòng TCCB,Thi đua tuyên truyền đào tạo

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Văn phòng Cục Thuế tỉnh Hà Giang
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+ Dân tộc khác;
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+ Dân tộc khác;
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+ Tôt nghiệp trung cấp:

+ Cán bộ khác:
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* Các Chi cục Huyện, thị xã gồm có 10 Chi cục:

+ Chi cục thuế thị xã Hà Giang




+ Chi cục thuế  Huyện Vị xuyên

+ Chi cục thuế  Huyện Bắc quang


+ Chi cục thuế  Huyện Bắc mê 



+Chi cục thuế  Huyện Quản



+ Chi cục thuế Huyện Yên minh

+ Chi cục thuế  Huyện Đồng văn


+ Chi cục thuế  Huyện Mèo vạc

+ Chi cục thuế  Huyện Hoàng su phì


+ Chi cục thuế  Huyện Xín Mần

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của ngành Thuế tỉnh Hà Giang






  Cục thuế tỉnh



1.2.4.Về tổ chức quản lý thu.  

* Khu vực kinh tế quốc doanh: 

Trong tổng số các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn toàn tỉnh, có trên 50 Doanh nghiệp có số thu nộp ngân sách hàng năm từ 25 - 30% tổng thu ngân sách, như:

- Công ty Xi măng (Công nghệ lò đứng - bắt đầu sản xuất năm 1996) công xuất thiết kế 4 vạn tấn/năm. Chất lượng sản phẩm tốt, được người tiêu dùng chấp nhận, ngân sách nộp hàng năm từ 500 - 600 triệu.

- Công ty sản xuất vật liệu xây dựng: Sản xuất gạch bằng dây chuyền lò tuy nen, công suất thiết kế 15 triệu sản phẩm/năm. Hiện Công ty đang sản xuất và tiêu thụ mỗi năm trên 20 triệu sản phẩm, chất lượng sản phẩm trung bình, giá thành cao, tiêu thụ chậm và chưa có lãi.

- Công ty Cơ khí khai thác khoáng sản: Trong những năm đầu, hoạt động chủ yếu là khai thác quặng lặn, nổi (Ăng ti moan). Các hoạt động sản xuất phát triển, thu nhập cao nên tổng số nộp ngân sách của Công ty có năm lên tới 1.000 triệu đồng. Từ năm 1998 đến nay, Công ty  đang lập phương án khai thác sâu, ngừng khai thác theo hình thức cũ, do đó không có nộp ngân sách.

    
- Công ty chè Hùng an: Sản xuất tiêu thụ từ 600 - 700 tấn chè/năm sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, hàng năm nộp ngân sách 500 triệu đồng.

- Một số công ty xây dựng, giao thông thuỷ lợi đang trong thời kỳ phát đạt do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nên số thu nộp ngân sách tương đối cao.

- Một số công ty hoạt động thương mại (trừ các công ty thuộc Trung ương quản lý) trong nhiều năm nay kinh doanh không có hiệu quả, doanh số năm sau thường thấp hơn năm trước. Do vậy, phần lớn các công ty thương mại hiện đang được củng cố, chấn chỉnh theo chủ trương cổ phần hoá... nên thu nộp ngân sách nhỏ.

- Các Doanh nghiệp Trung ương quản lý kinh doanh các mặt hàng sản phẩm độc quyền như Bưu điện, Điện lực, Vật tư  xăng dầu thì mặc dù trong cơ chế thị trường các Doanh nghiệp loại này kinh doanh vẫn có nhiều thuận lợi, hiệu quả cao đóng góp nộp ngân sách lớn.

- Số Doanh nghiệp quốc doanh ở Hà Giang ít, quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ chưa thể hiện vai trò chủ đạo nền kinh tế địa phương. Cùng các ngành, cùng các cấp từng bước đưa kinh tế khu vực quốc doanh tăng nhanh, ngành thuế đã bố trí các cán bộ có trình độ, năng lực quản lý để theo dõi các Doanh nghiệp quốc doanh (100% trình độ đại học). Mọi phát sinh về thuế đều được thu nộp kịp thời, nợ đọng không lớn.

* Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh:

Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh là khu vực có số thu ngân sách hàng năm lớn nhất các khu vực, chiếm từ 38 - 42% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Toàn tỉnh có trên 200 công ty Trách nhiệm hữu hạn và Doanh nghiệp tư nhân, chủ yếu là các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, một số ít sản xuất kinh doanh chè. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp này tăng nhanh về quy mô và khối lượng, thậm chí có đơn vị đã vươn ra hoạt động ngoài địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh ra đời, thúc đẩy tạo nguồn vốn đầu tư đưa nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Mặt khác sự phát triển của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh đã thúc đẩy nhanh chóng khả năng lưu chuyển tiêu thụ sản phẩm hàng hoá trên thị trường. Tuy nhiên, phần lớn các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh của tỉnh đều còn non trẻ có thu nộp vào ngân sách ngày càng lớn,  trong khi công tác hạch toán kế toán thực hiện hoá đơn chứng từ còn nhiều yếu kém, hạch toán không đảm bảo cơ sở chính xác chưa giúp cho quản lý quyết toán thu. Bên cạnh đó các cơ quan chức năng chưa quản lý hết các nghiệp vụ kinh tế các khoản thu nhập phát sinh nên vẫn còn thất thu. Tình trạng chiếm dụng vốn chây ú thuế còn chưa được khắc phục còn thất thu về thuế lợi tức.

Từ năm 1997 được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngành thuế đã thống nhất với cơ quan Kho bạc, tài chính khấu trừ tiền thuế với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngay khi thanh toán vốn. Việc chậm nộp thuế đã chấm dứt đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra kiên quyết sử lý các sai phạm về thuế như phạt không kê khai đầy đủ tiền thuế  ấn định số thuế lợi tức phải nộp  khi đơn vị không có báo cáo quyết toán thuế.

 Đến nay hầu hết các đơn vị đã được kiểm tra quyết toán thuế năm 2002 thu nộp 1000 triệu tiền thuế lợi tức vào ngân sách Nhà nước. Công tác hạch toán kế toán, công tác quyết toán của các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh được cơ quan kiểm toán Nhà nước đánh giá có chất lượng khá tốt.

Hoạt động sản xuất và kinh doanh cá thể cũng là một trong những hình thức phổ biến tại Hà Giang, góp phần không nhỏ cho nguồn thu  ngân sách Nhà nước. Trong tổng số 4.519 hộ sản xuất kinh doanh cá thể đã được cấp mã số thì số hộ kinh doanh cố định thường xuyên hàng tháng được theo dõi trên bộ chiếm tới 90,5% (4.088 hộ) với mức thuế bình quân 120.000đ/tháng/hộ. So sánh với năm 2002, mức thu nộp vào ngân sách của hình thức kinh tế hộ gia đình cả năm đã tăng 1,5 lần. Tuy nhiên đây là khu vực kinh doanh có nhiều phức tạp và khó khăn trong công tác quản lý thu thuế của ngành. Số đối tượng kinh doanh lớn nhưng số thu nộp ngân sách khoảng 10% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Do vậy, để quản lý thu thuế có hiệu quả sát quy mô kinh doanh, thực hiện công bằng xã hội và được sự ủng hộ của các đối tượng kinh doanh thuộc khu vực này thì ngành thuế cần thực hiện tốt các nội dung sau:

- Theo dõi tình hình thu, nộp của cán bộ thu, đối tượng nộp thuế trên địa bàn thường xuyên và chặt chẽ để có biện pháp chỉ đạo sát thực phù hợp và có hiệu quả.

- Xã hội hóa trong quá trình thực hiện Pháp luật Thuế bằng sự phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các cấp để thực hiện tốt quy trình quản lý thu thuế, nhất là trong các khâu như xác định doanh thu tính thuế, kiểm tra hộ ngừng nghỉ kinh doanh, hộ kinh doanh mới..

- Kết hợp với cơ quan Kho bạc thực hiện tốt việc nộp thuế trực tiếp vào Kho bạc đối với những hộ có mức thuế trên 500.000đ /tháng. Các hộ còn lại nộp thuế hàng tháng tại trụ sở đội thuế hoặc Uỷ ban nhân dân  xã, phường.

- Quản lý chặt chẽ doanh thu kinh doanh, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, lập hoá đơn và kiểm tra hộ kinh doanh lập hoá đơn khi bán hàng.

*  Quản lý thu về đất:

- 6.362 hộ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp có tổng diện tích tính thuế 22.656 ha, trong đó 95% diện tích là đất hạng 4, 5, 6 với tổng thu là 2.618 tấn/năm sau khi trừ miễn giảm theo chính sách thuế. (Tuy nhiên theo chính sách miễn giảm của Chính phủ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện nay cho các xã vùng ba cho nên nguồn thu này còn không đáng kể).

- 68.740 hộ nộp thuế nhà đất với tổng diện tích chịu thuế là 2.325 ha tương ứng với tổng thuế phải thu là 938 tấn/năm.

Do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư không tập trung nên nguồn thu ngân sách từ các loại thuế về đất tại Hà Giang trung bình là thấp. Mức thu thuế bình quân trên địa bàn toàn tỉnh là 70.000đ/hộ/năm đối với thuế đất nông nghiệp và 23.000đ/hộ/năm đối với thuế nhà đất.

Quy trình quản lý Thuế được tổ chức thực hiện nghiêm túc từ các khâu lập bộ, thông báo thuế đến hộ gia đình, thu nộp thuế theo dõi chấm bộ, quyết toán thuế, xác định nợ đọng đến từng hộ gia đình, quyết toán thuế năm 2002. Đặc biệt, 100% huyện, thị đã lập báo cáo chi tiết nợ đọng về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất đến từng xã, phường, thôn bản. Có thể nói đây là 1 kỳ công mà từ khi thực hiện luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và pháp lệnh thuế nhà đất tại Hà Giang các huyện thị mới có báo cáo chi tiết này.

Báo cáo nợ đọng thuế được công khai trước các hộ nông dân ở từng thôn bản bà con nông dân yên tâm phấn khởi khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Từ đây xác định rõ ràng hộ nộp đủ thuế, hộ chậm nộp thuế do vậy tình trạng nợ đọng giảm hẳn xuống từ 10 - 15% và đến cuối năm 2002 thì tình trạng trên hầu như không còn.


Ngoài các nguồn thu chủ yếu trên, một số sắc thuế khác như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, phí, lệ phí,... cũng đã được tổ chức thu triệt góp phần thực hiện nghiêm túc các bước hành thu, nhất là thu kịp thời số phát sinh từ đó đã góp phần cho tỉnh hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm.  

1.3.   Kết quả thu và quản lý thu thuế của Hà Giang
1.3.1. Kết quả thực hiện thu ngân sách trên địa bàn từ năm 1998-2003.

Bảng 1.1. Kết quả thực hiện thu ngân sách tỉnh Hà Giang từ năm 1998 - 2003

                                          



Đơn vị tính: Triệu đồng

	SỐ TT
	Năm
	Dự toán
	Thu ngân sách
	% so với dự toán
	% so cùng kỳ

	1
	1998
	50.000
	52.000
	104
	

	2
	1999
	58.000
	61.400
	105,86
	118

	3
	2000
	65.000
	71.500
	110
	116

	4
	2001
	74.000
	82.800
	111,89
	115

	5
	2002
	90.000
	100.000
	111,11
	121

	6
	2003
	110.000
	120.000
	120
	120
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Biểu đồ 1.4. Kết quả thực hiện thu ngân sách tỉnh Hà Giang

                                

từ 1998 - 2003

Dự toán thu Trung ương giao cho tỉnh Hà Giang tăng dần theo thời gian. Dự toán giao thu năm 2003 là 110 tỷ VNĐ, cao hơn 60 tỷ so với dự toán giao năm 1998 (50 tỷ). Điều đó đã cho thấy nền kinh tế của Hà Giang đã, đang và sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển nên mới có số giao dự  toán năm sau cao hơn năm trước.

Trong những năm từ 1998 đến 2003, kết quả thu ngân sách hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch được giao. So sánh kết quả thu của các năm đã cho thấy chỉ trong 6 năm tổng thu nộp ngân sách từ nguồn thuế đã tăng gấp đôi  (52 tỷ năm 1998 lên 120 tỷ vào năm 2003). Có được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của Bộ Tài chính Tổng cục thuế là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự chủ động phối hợp của các sở ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và sự nỗ lực của bản thân mỗi cán bộ viên chức thuộc ngành thuế tỉnh Hà Giang.

Ngành thuế Hà Giang đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo thu, đã bao quát hết các nguồn thu các sắc thuế thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách Nhà nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ngành thuế đã tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đaị chúng các luật thuế các chính sách để các tổ chức cá nhân nộp thuế tự giác chấp hành và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn lậu thuế. Biểu dương kịp thời các Doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có số thuế nộp nhiều cho ngân sách Nhà nước. 

Bảng 1.2. Kết quả thu ngân sách do ngành thuế thực hiện  từ 1998-2003


         






Đơn vị tính: Triệu đồng

	SỐ TT
	Năm
	Dự toán
	Thu ngân sách
	% so với DT
	% so cùng kỳ

	1
	1998
	28.000
	31.000
	111
	

	2
	1999
	32.000
	34.800
	109
	112

	3
	2000
	35.000
	39.600
	113
	114

	4
	2001
	40.000
	45.500
	114
	115

	5
	2002
	46.000
	52.800
	115
	116

	6
	2003
	50.000
	60.000
	120
	115



Biểu đồ 1.5. Kết quả thu ngân sách Nhà nước do ngành thuế thực hiện 

từ 1998 - 2003

Qua biểu đồ 1.5 cho ta thấy:

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang ngành thuế đã xây dựng dự toán thu sát với tốc tăng trưởng và phát triển trên địa bàn có tính khả thi cao, bao quát hết các nguồn thu các sắc thuế.

Để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách ngành thuế đã chủ động đề xuất với Uỷ ban nhân dân  tỉnh giao sớm dự toán thu cho các Chi cục ngay từ ngày đầu năm để các Chi cục chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ thu.

Việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong năm được Cục cụ thể hoá cho từng phòng từng Chi cục ngay từ cuối năm  trước và thực tế phát sinh trong từng tháng từng quý, để đề ra các biện pháp cụ thể, thu đúng thu đủ thu kịp thời tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, hạn chế nợ đọng phát sinh, chống thất thu ngân sách do vậy năm nào ngành thuế Hà Giang hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách.  

Dự toán từ năm 1998 đến năm 2003 giao cho ngành thuế Hà Giang năm 1998 là 28 tỷ đến năm 2003 là 50 tỷ tăng 179%.

Mặc dù dự toán giao cao nhưng năm nào ngành thuế Hà Giang cũng hoàn thành suất sắc nhiệm vụ thu ngân sách qua 6 năm số thu nộp thuế và phí tăng gấp đôi 31 tỷ năm 1998 lên 60 tỷ năm 2003.

Hà Giang là một tỉnh trình độ dân trí thấp nền kinh tế sản xuất hàng hoá chưa phát triển, giao thông đi lại khó khăn địa bàn thu lại trải rộng 10 huyện, thị xã (các huyện, thị xã đều có những xã đặc biệt khó khăn). Song ngành thuế Hà Giang đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị xã các tổ chức cá nhân nộp thuế đã hoàn thành nhiệm vụ thu. 
1.3.2. Kết quả thu thuế và phí năm 2003

Bảng1.3 Kết quả thu thuế và phí  năm 2003 theo địa bàn. 

Đơn vị tính: Triệu đồng.

	TT
	Địa bàn
	Dự toán năm
	Nhiệm vụ phấn đấu
	Thực hiện
	% so sánh

	
	
	
	
	
	Nhiệm vụ /Dự toán


	Thực hiện/Dự toán
	Thực hiện/

Nhiệm vụ phán đấu

	A
	B
	1
	2
	3
	4=2/1
	5=3/1
	6= 3/2

	1
	Huyện Mèo Vạc
	720
	792
	800
	110
	111,11
	101,01

	2
	Huyện Đồng Văn
	1000
	1100
	1200
	110
	120,00
	109,09

	3
	Huyện Yên Minh
	940
	1034
	1200
	110
	127,66
	116,05

	4
	Huyện Quản Bạ
	970
	1067
	1200
	110
	123,71
	112,46

	5
	Huyện Bắc Mê
	1260
	1386
	1500
	110
	119,05
	108,23

	6
	Huyện Bắc Quang
	9500
	10450
	11500
	110
	121,05
	110,05

	7
	Huyện Hoàng Su Phì
	1330
	1463
	1600
	110
	120,30
	109,36

	8
	Thị xã Hà Giang
	10770
	11847
	12500
	110
	116,06
	105,51

	9
	Huyện Vị Xuyên
	3700
	4070
	5000
	110
	135,14
	122,85

	10
	Huyện Xín Mần
	670
	737
	900
	110
	134,33
	122,12

	11
	Văn phòng cục
	19140
	21054
	22600
	110
	118,08
	107,34

	
	Tổng cộng
	50000
	55000
	60000
	110
	120,00
	109,09

	

Biểu đồ 1.6. Kết quả thu thuế, phí năm 2003theo địa bàn



Kết quả biểu đồ 1.6 cho thấy:


- Huyện Mèo Vạc và huyện Xín Mần là các huyện có dự toán thu và kết quả thu thuế, phí thấp nhất so với các huyện thị khác trong tỉnh. Điều đó có thể được chứng minh do đây là các huyện khó khăn nhất của Hà Giang về mọi phương diện như kinh tế, văn hoá xã hội, điều kiện địa dư  và cơ cấu dân tộc. Nguồn thu nhỏ hẹp trong đó chủ yếu từ nguồn thu sử dụng đất nông  nghiệp, thu chợ phiên và một số ít các Doanh nghiệp có chi nhánh cửa hàng cửa hiệu hoạt động trên địa bàn như Bưu điện, Lương thực, Thương nghiệp đặc biệt là việc đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện trong những năm gần đây.


- Các huyện có dự toán ngân sách thu và kết quả thu phí, thuế hàng năm cao như Thị xã Hà Giang, Bắc Quang, Vị Xuyên,... Đây là các địa bàn chủ lực trong các chính sách thuế của tỉnh Hà Giang, là  trái tim của tỉnh Hà Giang -  nơi tập trung chủ yếu của các Doanh nghiệp các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn nên có số thu tương đối cao so với các huyện, thị. Song các Doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực giao thông - xây dựng cầu đường, công nghiệp không có, dịch vụ chưa phát triển. Hàng hoá chủ yếu mua ở các tỉnh bạn nên có số thu nộp hàng năm không cao.


- Khi so sánh kết quả thực hiện với số liệu dự toán năm 2003 đã cho thấy tất cả các khu vực, các huyện thị đều có số thực thu vượt định mức kế hoạch dự toán giao trung bình 20% (từ 11,11% đến 35,14%) và vượt so với nhiệm vụ phải phấn đấu trong năm là 9,09% (Từ 1,01 đến 22,85%).


- So sánh kết quả thực hiện với dự toán ngân sách thu trong năm theo từng huyện thị ta nhận thấy không có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ vượt mức kế hoạch của tất cả các huyện thị trong tỉnh tuy nhiên tỷ lệ vượt kế hoạch tại địa bàn huyện Mèo Vạc và Thị xã Hà Giang có phần thấp hơn so với các địa bàn khác (11,11% và 16,06%).
Bảng 1.4 . Kết quả thu thuế, phí năm 2003 theo khu vực kinh tế   

Đơn vị tính: Triệu đồng.

	Số

TT
	Khu vực kinh tế
	Dự toán năm
	Nhiệm vụ phấn đấu
	Thực hiện
	% so sánh

	
	
	
	
	
	Nhiệm vụ /Dự toán


	Thực hiện/Dự toán
	Thực hiện/

Nhiệm vụ phán đấu

	A
	B
	1
	2
	3
	4=2/1
	5=3/1
	6= 3/2

	1
	Doanh nghiệp TW
	3562
	3914
	4334
	109,88
	121,67
	110,73

	2
	Doanh nghiệp ĐP
	9001
	11238
	10893
	124,85
	121,02
	96,93

	3
	CTN - DV- NQD
	23880
	25498
	29322
	106,78
	122,79
	115,00

	4
	ThuÕ SD §NN
	962
	1145
	994
	119,02
	103,33
	86,81

	5
	Thuế chuyển QSDĐ
	636
	704
	788
	110,69
	123,90
	111,93

	6
	Thuế cấp quyền SDĐ
	2470
	2722
	2858
	110,20
	115,71
	105,00

	7
	Thuế nhà đất
	1641
	1797
	1871
	109,51
	114,02
	104,12

	8
	Thu tiền thuê đất
	450
	629
	685
	139,78
	152,22
	108,90

	9
	Lệ phí trước bạ
	2448
	2695
	3017
	110,09
	123,24
	111,95

	10
	PhÝ,lÖ phÝ
	4050
	4125
	4372
	101,85
	107,95
	105,99

	11
	Sổ số kiến thiết
	400
	401
	316
	100,25
	79,00
	78,80

	12
	Thu nhập cao
	500
	132
	550
	26,40
	110,00
	416,67

	tổng cộng
	50000
	55000
	60000
	110,00
	120,00
	109,09


                Biểu đồ:1.7  Kết quả thu theo khu vực kinh tế năm 2003

Kết quả bảng 1.4 và biểu đồ 1.7 cho thấy:

- Trong 12 sắc thuế được thực hiện tại Hà Giang thì dự toán thu năm  2003 của khu vực kinh tế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh chiếm 47,76%, chiếm tỷ lệ cao nhất (23.880 triệu đồng). Dự toán thu thấp nhất là từ nguồn thu sổ số kiến thiết (400 triệu đồng). Các sắc thuế còn lại chiếm khoảng 45% tổng dự toán thu trong năm 2003 (từ 500 - 9001 triệu đồng).

- So sánh nhiệm vụ thu của ngành thuế với dự toán giao năm 2003 cho thấy nhiệm vụ phải phấn đấu của ngành thuế đặt ra luôn cao hơn so với dự toán thu trong năm trung bình là 10% và cao nhất là từ nguồn thuê đất (39,78%).

- Kết quả thực hiện thu thuế, phí năm 2003 trên địa bàn toàn tỉnh ở tất cả các khu vực kinh tế nói chung đảm bảo vượt so với dự toán thu  trung bình 20% và vượt so với nhiệm vụ phấn đấu đặt ra của ngành thuế là 9,09%. Song xét trên từng sắc thuế đã cho thấy kết quả thực hiện của sắc thuế sổ số kiến thiết không đảm bảo so với dự toán thu cũng như nhiệm vụ phải phấn đấu trong năm (79,0% và 78,80%). Cũng với tình trạng trên, nguồn thu từ  thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế doanh nghiệp địa phương cũng không đạt định mức mục tiêu phấn đấu (78,80% và 96,93%). Các sắc thuế có tỷ lệ vượt dự toán cao như tiền thuê đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất. Có kết quả trên là do kinh tế Hà Giang đang ở trong thời kỳ ổn định và phát triển, các doanh nghiệp tư nhân xuất hiện nhiều do đó cần nhiều quỹ đất cho việc thuê mặt bằng sản xuất, đồng thời theo chính sách xoá nhà tạm cho các cán bộ viên chức trong toàn tỉnh nên đã tổ chức đấu thầu một số quỹ đất, từ đó đã làm tăng rõ rệt nguồn thu từ các sắc thuế nói trên.

- Trong các sắc thuế thực hiện tại Hà Giang năm 2003 thì Thuế thu nhập cũng đã được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Kết quả thực hiện của nguồn thu này cao hơn so với mức dự toán năm là 10% và cao hơn so với nhiệm vụ phấn đấu của ngành là 16,67%. Điều đó chứng tỏ kinh tế của Hà Giang đã phát triển, tỷ lệ người có thu nhập cao phải đóng thuế thu nhập tăng, đã đóng góp đáng kể vào tổng ngân sách thu (9,17%). Tuy nhiên vấn đề cần phải xem xét đó là khoảng cách chênh lệch về mức thu nhập chung của nhân dân (giầu - nghèo) tại Hà Giang có gia tăng hay không?

1.3.3. Những nhiệm vụ cơ bản trong công tác quản lý thu.


Trong những năm qua, công tác quản lý thu tại Hà Giang đã thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:


- Công tác thuế được xác định là một công tác chính trị, kinh tế tổng hợp liên quan đến mọi thành phần kinh tế trong xã hội. Nó tác động trực tiếp đến lợi ích cá nhân cục bộ với lợi ích quốc gia, tới quyền lợi nghĩa vụ của mọi công dân, mọi tổ chức kinh doanh. Vì vậy, công tác thuế phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền. Trong những năm qua, Chi cục thuế tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực ngân sách của tỉnh, do đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác thu.

- Thực hiện  nghiêm túc các luật thuế, pháp lệnh thuế, chính sách thuế. Đồng thời thực hiện đồng bộ các nghiệp vụ hành thu, đánh giá đúng khả năng thu của từng ngành, từng khu vực, từng sắc thuế. Kịp thời tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các giải pháp, biện pháp cụ thể có hiệu quả nhằm khai thác mọi nguồn thu, chống thất thu, bù đắp các khoản thiếu hụt. Bên cạnh đó xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp trong việc quản lý thu với mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước.

- Xây dựng, kiện toàn củng cố bộ máy, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, giáo dục phẩm chất cho cán bộ thuế, tăng cường công tác thanh tra nội bộ ngành. Xây dựng đội ngũ ngành thuế trong sạch, vững mạnh để đủ sức hoàn thành kế hoạch được giao.

- Xây dựng quy chế công tác rõ ràng, chương trình công tác cụ thể sát thực tế, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cấp để phối hợp điều hành chỉ đạo công tác, đảm bảo lĩnh vực nào có người chỉ đạo chịu trách nhiệm, nhiệm vụ nào cũng có người thực hiện kiểm tra.

- Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách thuế. Gắn tuyên truyền giải thích và giáo dục pháp luật với phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa bằng nhiều hình thức phong phú, có sơ kết tổng kết khen thưởng kịp thời động viên nỗ lực của toàn ngành nhằm thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho.

1.3.4 Đánh giá chung.
- Kết quả thu ngân sách của tỉnh Hà Giang nói chung và thu thuế và phí của ngành thuế nói riêng trong giai đoạn 1998 - 2003 đều hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh và tăng hơn so với cùng kỳ (số thu năm sau cao hơn năm trước).
- Kết quả thu tại tất cả các địa bàn năm 2003 đều vượt mức so với dự toán Trung ương giao và định mức phấn đấu của ngành. Nguồn thu được tập trung chủ yếu tại các huyện, thị lớn, đông dân, có nền kinh tế văn hoá và giao thông phát triển và đặc biệt là các địa bàn đang được đầu tư phát triển về xây dựng cơ bản như  Thị xã Hà Giang, Bắc Quang, Vị Xuyên...

- Kết quả thu tại hầu hết các khu vực kinh tế năm 2003 đều vượt mức so với dự toán Trung ương giao và định mức phấn đấu của ngành. Nguồn thu tập trung cao nhất là từ khu vực kinh tế công thương nghiệp, dịch vụ (47,97%). Riêng các khu vực kinh tế như  Sổ số kiến thiết, thuế sử dụng đất nông nghiệp, Doanh nghiệp địa phương chưa đảm bảo chỉ tiêu dự toán giao năm 2003.

* Các nguyên nhân để đạt được thành tích trên:

- Mục tiêu, kế hoạch:

Công tác lập dự toán thu: Dự toán thu được lập xây dựng theo đúng quy trình của Luật Ngân sách đó là sự chỉ đạo thống nhất, quy trình tổng hợp và lập dự toán thực hiện từ cơ sở  lên cơ quan tổng hợp nên dự toán thu đã có căn cứ tương đối rõ ràng, có tính tích cực và khả năng hiện thực hơn.

Trước hết, việc lập dự toán thu đã dựa trên những định hướng cơ bản về phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, như tốc độ tăng trưởng kinh tế, của từng ngành, các khu vực kinh tế, và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả thu.

Công tác lập dự toán ngày càng đi vào chi tiết cụ thể hơn, đối với từng sản phẩm, dịch vụ chủ yếu có số thu lớn trong tính toán dự toán, vì thế dự toán ngày càng sát với nguồn thu phát sinh. Đồng thời quá trình xây dựng, có phân tích thống kê số liệu thu qua các năm. Thực tế từ khi thành lập ngành thuế Hà Giang đến  nay (tháng 8/1991) năm nào cũng hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu thuế và phí Trung ương giao và tỉnh giao, mức độ hoàn thành dự toán ngày càng sát với thực tế hơn năm 1999 vượt 18%, năm 2000 vượt 16%, năm 2001 vượt 15%, năm 2002 vượt 21%.

Công tác phân bổ và giao dự toán cho các  Chi cục đã được thực hiện kịp thời để các chi cục chủ động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng  đầu quý, đầu năm.

Trải qua quá trình tích luỹ nhiều năm, việc phân bổ dự toán thu ngoài các căn cứ về kinh tế chính sách  đã tính đến các yếu tố khả năng thu đến trên từng địa bàn, như: Căn cứ vào năng lực tổ chức, chỉ đạo công tác thu của mỗi Chi cục, tình hình chống thất thu, ý thức chấp hành nộp thuế của các đối tượng nộp thuế trong các thành phần kinh tế khác nhau. 

Công tác xây dựng dự toán thu đã thực hiện theo 4 nguyên tắc, là đảm bảo tính: tập chung, thống nhất, khách quan, trung thực, công khai và dân chủ, tính  tiên tiến, tích cực.
Do  chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nuôi dưỡng nguồn thu, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, phát triển ổn định đó là điều kiện hết sức thuận lợi cho công tác thu thuế, và phí.

Việc tổng hợp xây dựng dự toán thu, chủ động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Triển khai phân bổ dự toán thu một cách kịp thời để các Chi cục, chủ động trong triển khai thực hiện.

Đôn đốc kịp thời các khoản thu thuế và phí nộp vào ngân sách, hạn chế nợ đọng phát sinh. Tổng hợp số liệu kịp thời khách quan trung thực phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành thu.

- Tổ chức thực hiện:

Thường xuyên tham mưu, xin ý kiến của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Bộ tài chính, Tổng cục thuế trong triển khai chính sách thuế và tổ chức quản lý thu.

Tranh thủ sự đồng tình giúp đỡ của các Ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là các Ngành Tài chính, Kho bạc, Hải quan, Quản lý thị trường, Công an, Tài nguyên môi trường, Thanh tra, Các ban quản lý dự án... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Công tác quản lý thu: Đã bao quát hết các nguồn thu, các sắc thuế phát sinh trên địa bàn.

- Bộ máy quản lý thu :

 Năng động và hiệu quả, thống nhất từ văn phòng Cục xuống các Chi cục. Cán bộ quản lý thu có phẩm chất đạo đức, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hàng năm đánh giá phân loại cán bộ qua đó để kịp thời bồi dưỡng để cơ cấu vào lãnh đạo các phòng các Chi cục và cử đi đào tạo mới và đào tạo lại những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức...kế cận bổ xung cho ngành.

Khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thu, xử lý kịp thời cá nhân vi phạm quy trình quản lý thu, và đưa ra khỏi ngành những cán bộ yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ, và phẩm chất đạo đức.

 Để đạt được kết quả luôn hoàn thành dự toán pháp lệnh ngành thuế được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, sự tự giác chấp hành của các đối tượng nộp thuế đồng bào các dân tộc trong tỉnh, và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ toàn ngành.

- Giám sát, chỉ đạo:

Công tác giám sát chỉ đạo được lãnh đạo Cục đặc biệt quan tâm chỉ đạo các phòng, các Chi cục thu đúng, thu đủ thu kịp thời, bao quát hết các nguồn thu, sắc thuế và nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu. 

Khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót của bộ máy quản lý làm ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách.

Công tác thu luôn gắn liền với thanh tra kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi gian lận về Thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ nộp Thuế. Thanh tra nội bộ ngành để kịp thời uốn nắn các thiếu sót.

* Những tồn tạị hạn chế:  

Trong  quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngành thuế Hà Giang còn một số tồn tại như sau:
- Về xây dựng kế hoạch:

Việc xây dựng dự toán thu dự toán thu chưa sát thực tế làm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách của tỉnh hạn chế đến tính chủ động, của các cấp.


Một số Chi cục có số thu vượt cao so với dự toán, qua đó cho thấy việc xây dựng dự toán chưa sát một số khoản thu không có nguồn phát huy từ sản xuất kinh doanh như thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ..


Một số Chi cục có biểu hiện chưa chủ động trong tổ chức chỉ đạo thu, còn trông chờ ỷ lại Cục điều tiết thu. 


Quy trình lập  dự toán ngân  sách còn nặng nề được thực hiện từ dưới lên. 

Mặc dù luôn hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách theo pháp lệnh, nhưng không cao, chưa thật tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

      Việc  lập  dự toán chưa  bao quát, dự báo đầy đủ, những khoản thu mới phát sinh, cũng như các khoản thu các sắc thuế không có khả năng thu được theo kế hoạch.


Việc tổng hợp số thu nộp, thuế tồn đọng, còn chậm không kịp thời ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo thu.


Việc giao kế hoạch cho các Chi cục vẫn dập khuôn, các khoản thu sắc thuế nên tính tự chủ của các Chi cục.


- Tổ chức thực hiện

Tình trạng trốn lậu thuế, nợ đọng thuế vẫn còn rải rác ở một số Doanh nghiệp, hộ cá thể. Trước hết là do các đối tượng nộp thuế chưa nhận thức đúng về nghĩa vụ, trách nhiệm nộp thuế theo pháp luật. Một số tổ chức, cá nhân cố tình tìm mọi cách gian lận thuế, nhất là khi áp dụng luật thuế giá trị gia tăng 


Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục và hướng dẫn đối tượng nộp thuế chưa được đề cao, hình thức chưa phong phú, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế còn ở mức độ thấp.


Trình độ, năng lực, phẩm chất cán bộ đã từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu  quản lý mới.


Thất thu về hộ về doanh số vẫn còn những hộ kinh doanh vãng lai, sáng tối chưa được quản lý thu thuế.


Nhiều văn bản chỉ đạo nghiệp vụ mới chú trọng ban hành song thiếu kiểm tra, đôn đốc, và hiệu lực thực tế chậm được thay thế.

- Bộ máy quản lý:

       Bộ máy quản lý tại các Chi cục chưa thật hiệu quả, cán bộ làm gián tiếp thu còn đông, nghiệp vụ còn hạn chế, việc luân phiên, luân chuyển chưa thật triệt để.


Một số cán bộ chưa tự giác trong học tập nâng cao trình độ, việc ứng dụng tin học vào tổ chức quản lý thu ở các Chi cục chưa hiệu quả.

- Giám sát chỉ đạo: 

      
 Nhiều khi thiếu liên tục, chính sách lại thường xuyên thay đổi, không ổn định nên gây khó khăn cho đối tượng nộp thuế.


Đó là những tồn tại thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý thu của ngành thuế Hà Giang, thiếu sót này cần được kịp thời khắc phục. Phát huy thành tích nhiều năm luôn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu thuế và phí chúng ta tin tưởng rằng đổi mới công tác thu thuế ở Hà Giang sẽ thu được thành công rực rỡ. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về thuế chưa được đặt đúng tầm, chưa thật phù hợp với trình độ dân trí của tỉnh còn thấp, nhận thức về các luật thuế chưa cao, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra, kiểm tra còn nhiều mặt hạn chế,  một số việc sử lý về thuế còn kéo dài tính răn đe chưa cao.  
1.3.5 Yêu cầu đổi mới đạt ra đối với tổ chức quản lý thu thuế.


Quá trình cải cách chính sách thu thuế mặc dù đã đáp ứng được phần nào tính ưu việt của nó. Song nền kinh tế Việt Nam trước nhu cầu phát triển và hội nhập hệ thống chính sách thuế đã bộc lộ những nhược điểm không phù hợp với tình hình hiện nay và sắp tới. Đó là hệ thống thuế phức tạp, nhiều thuế xuất nhiều trường hợp miễn giảm thuế. Đối tượng nộp thuế đều kinh doanh tổng hợp nhiều ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm dẫn đến công tác quản lý thu thuế gặp nhiều khó khăn trong việc xác định đúng doanh thu lợi tức chịu thuế và thuế xuất cho từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm. đây là điểm làm giảm tác dụng chính của từng loại thuế, dễ tạo điều kiện cho người nộp thuế tránh thuế hoặc trốn thuế.


Trong một số sắc thuế còn trùng lặp thể hiện rõ nhất là thuế doanh thu. Thuế doanh thu quy định cứ mỗi lần bán hàng là một lần nộp thuế doanh thu nên càng chuyên môn hoá sâu thì càng phải nộp thuế nhiều. Ngược lại nếu tổ chức khép kín kiểu tự cấp tự túc thì phải nộp thuế ít hơn, điều đó không khuyến khích phát triển kinh tế hiều thành phần, không khuyến khích phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, nếu vẫn duy trì cơ chế nhiều thuế xuất thì chỉ làm tăng thêm nhiều khó khăn phức tạp trong quản lý và tạo nhiều kẽ hở cho đối tượng trốn thuế.


Việc sử dụng các sắc thuế còn rời nhau sử dụng sắc thuế này thay cho sắc thuế khác dẫn đến vừa chồng chéo vừa hạn chế tác dụng chính của từng sắc thuế, từng loại thuế trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Do các sắc thuế phải làm thay chức năng cho nhau nên thuế xuất thường rất cao dẫn đến tâm lý nặng nề dễ bị phản ứng và thuế xuất cao thường là nguyên nhân kích thích trốn thuế làm cho chính sách thuế khó thực hiện. Trong điều kiện mở rộng hợp tác với các nước trong xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá như hiện nay mà duy trì các lợi thế với thuế xuất cao một cách lan tràn là một bất lợi cho phát triển kinh tế trong nước, đặc biệt là đổi  mới doanh nghiệp.


- Tính chất phức tạp, nhiều thuế xuất, nhiều trường hợp miễn giảm cũng gây khó khăn cho cả cán bộ thuế cũng như đối tượng nộp thuế trong quá trình hành thu. Đối tượng nộp thuế thường kinh doanh nhiều mặt hàng, sản xuất nhiều loại sản phẩm... để có thể cạnh tranh. Do vậy với tính chất phức tạp của biểu thuế sẽ khó vận dụng cho cả cán bộ thuế lẫn đối tượng nộp thuế sẽ tạo nhiều kẽ hở cho đối tượng lợi dụng lách thuế, trốn thuế.


Trong một số sắc thuế có sự phân biệt giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài như: Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu rộng rãi hơn, chịu thuế lợi tức với thuế suất thấp hơn Doanh nghiệp đầu tư trong nước không phải nộp thuế lợi tức bổ sung nhưng khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được chuyển lỗ trong thời hạn 5 năm, trong khi doanh nghiệp đầu tư trong nướcviệc tính mức lợi tức bổ sung còn có sự phân biệt đối xử giữa Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân. Tất cả các yếu tố phân biệt nói trên đã làm mất đi tính trung lập của thuế, tạo ra những méo mó không đáng có của nền kinh tế triệt tiêu động lực của các Doanh nghiệp, một điều không nên có trong kinh tế thị trường.


Ngoài hệ thống các luật thuế, pháp lệnh thuế nội dung về thuế còn được quy định trong các luật khác như: luật về lao động, luật về dầu khí, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, luật khuyến khích đầu tư trong nước, luật khoáng sản, luật hợp tác xã,... do vậy đã sảy ra nhiều trường hợp quy định không khớp với các luật thuế, pháp lệnh thuế làm cho hệ thống thuế phức tạp, chồng chéo, thiếu rõ ràng dẫn đến hạn chế tác dụng điều tiết của thuế đối với nền kinh tế.


Hệ thống chính sách thuế Việt Nam hiện hành còn có những nhược điểm chưa đáp ứng được yêu cầu mở rộng hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.Ví dụ chính sách thuế còn có sự phân biệt đối xử giữa hàng sản suất trong nước và hàng nhập khẩu việc quy định và tổ chức thực hiện các loại thuế chưa phù hợp với thông lệ Quốc tế, chưa tương đồng với hệ thống thuế của các nước.hệ thống chính sách thuế thiếu rõ ràng, thiếu công bằng không ổn định gây bất lợi cho các hà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư trong nước. Đặc biệt từ khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của ASEAN tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và thực hiện chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT). trong tiến trình giảm dần mức thuế nhập khẩu cho tiến dần đến mức thuế chung trong khu vực, nếu chúng ta không kịp thời cải cách các sắc thuế có liên quan một cách đồng bộ sẽ dẫn đến bất lơị là giảm thu ngân sách và không bảo hộ được sản suất trong nước.     


Với sự điều tiết của hệ thống các quy luật chi phối nền sản suất đó là các quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật tiết kiệm, quy luật lưu thông tiền tệ, quy luật tỷ suất lợi nhuận lưu thông giảm dần,... đã tạo ra một sân chơi cho các nhà sản suất kinh doanh. Nếu vẫn giữ nguyên hệ thống chính sách thuế với những nhược điểm nói trên sẽ không tạo ra được những sân chơi lành mạnh trong đó có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản suất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế.


Cải cách chính sách thuế là một tất yếu trong giai đoạn hiện nay của đất nước ta việc thay chính sách thuế cũng đồng thời thay đổi chế độ quản lý thu nhằm tăng cường hiệu lực thi hành chính sách thuế mới. Nếu như trước đây còn bao gồm chế độ chuyên quản thì trong cải cách thuế sẽ tiến tới xoá bỏ chế độ chuyên quản ngành thuế tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính  ấn định thuế, tức là tính số thuế mà mỗi tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước. Tổ chức thu thuế kiểm tra thuế trên cơ sở các đơn vị và cá nhân tự kê khai đồng thời xử lý các khiếu nại liên quan đến thuế.


Tổ chức quản lý thu cũng cần phải được căn cứ vào luật thuế thống nhất, tập trung quyền lực phân cấp quản lý để điều chỉnh thể chế quản lý thu thuế, động viên tinh thần tích cực của cơ quan Trung ương và địa phương, mở rộng quy mô thu thuế địa phương, nhằm tạo điều kiện thực hiện phân cấp quản lý  thu thuế cải cách thể chế tài chính. Trong cơ chế thị trường muốn động viên tích cực được nguồn thu có tại địa phương đồng thời tạo kích thích phát triển kinh tế tại địa phương chế độ quản lý thu cần phải sửa đổi, chẳng hạn cần phải xem xét cho địa phương thu những thứ thuế ít ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô cả nước nhưng có liên quan chặt chẽ đến phát triển kinh tế địa phương.


Một trong những nhân tố chính trị, xã hội phát triển kinh tế thị trường của nước ta đó là phát triển kinh tế đa thành phần, đa sở hữu.Thực hiện cơ cấu kinh tế mở phát triển lưu thông hàng hoá điều đó có nghĩa là đối tượng nộp thuế ngày càng đa dạng.


Xây dựng cơ chế chính sách mềm uyển chuyển thông thoáng thu hút đầu tư của các tổ chức cá nhân sản suất kinh doanh trong và ngoài nước, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, ổn định. Điều đó qua quá trình thực hiện hệ thống chính sách thuế và thu ngân sách trong những năm qua có thể rút ra một số nhận xét về kết quả đạt được.


- Các chính sách thuế hiện hành đã được sửa đổi, bổ sung tương đối kịp thời hình thành một hệ thống thuế và thu tương đối đồng bộ  và hợp lý với điều kiện kinh tế và quản lý thuế ở nước ta hiện nay góp phần thúc đẩy sản suất kinh doanh phát triển thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu Nhà nước giao.


Một số chính sách thuế mới đặc biệt là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp qua 5 năm thực hiện đã được các Doanh nghiệp và xã hội chấp nhận. Những mặt tích cực của chính sách thuế như tác động khuyến khích đối với đầu tư  xuất khẩu , sắp xếp sản suất kinh doanh, tăng cường hạch toán kinh tế ở Doanh nghiệp đã được phát huy.


- Mức thu một số loại thuế đã được điều chỉnh dần theo hướng giảm thấp sát với thực tế đã nâng cao tính thực thi thúc đẩy việc thực hiện nộp thuế tốt hơn như  chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, chế độ thu lệ phí trước bạ, một số khoản thu về phí, lệ phí khác cũng đã điều chỉnh theo lộ trình cắt giảm thuế quan (SFTA) đồng thời giảm bỏ các biện pháp quản lý phi quan thuế. Nhiều chính sách ưu đãi về thuế , khuyến khích đầu tư xuất khẩu đã được ban hành có tác động tích cực tới sản suất kinh doanh, kinh tế xã hội.


Mặc dù có một số loại thuế và thu có điều chỉnh giảm nhưng với mức độ phát triển kinh tế ở nước ta nhất là ở những ngành, sản phẩm có thu lớn tăng khá, do tăng đối tượng nộp thuế công tác thu nộp thuế được thực hiện tốt hơn nên mức động viên từ thuế, phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước đã đạt khoảng 19%/GDP phù hợp với yêu cầu mục tiêu động viên thu ngân sách của Nhà nước.


- ý thức chấp hành pháp luật thuế thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ, sổ sách kế toán của Doanh nghiệp và đối tượng nộp thuế được nâng cao. Công tác quản lý thuế của ngành thuế cũng có nhiều tiến bộ theo hướng cải cách hành chính tạo thuận lợi hơn cho đối tượng nộp thuế. Từng bước đã áp dụng tin học trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả và năng lực trong quản lý thuế.


Đồng thời với kết quả trên đây qua thực tế các chính sách thuế và thu cũng còn bộc lộ những vấn đề chưa hợp lý cần sớm được nghiên cứu sửa đổi hoàn thiện như:


+ Đối tượng điều chỉnh thu ở một số chính sách thuế chưa phù hợp làm hạn chế hiệu quả của chính sách thuế và công tác quản lý thu thuế. Ví dụ thuế giá trị gia tăng chưa thu và áp dụng thống nhất đối với hàng hoá tiêu thụ đặc biệt dẫn đến việc tính thuế giá trị gia tăng phức tạp không phù hợp với quá trình luân chuyển hàng hoá. Hay như hệ thống các chính sách thu đối với đất đai gồm nhiều loại thu vừa phức tạp vừa chưa phù hợp với yêu cầu quản lý và điều tiết thu đối với đất đai trong nền kinh tế sôi động về thị trường đất đai.


+ Trong từng sắc thuế chế độ thu cũng bộc lộ những mặt tồn tại không hợp lý cần sửa đổi, bổ sung kịp thời để tháo gỡ những khó khăn cho sản suất kinh doanh vừa nâng cao hiệu quả và hiệu lực của luật thuế.


+ Các quy định về kê khai thu nộp thuế, quyết toán thuế thực hiện sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ liên quan tới thu, nộp thuế ở doanh nghiệp, công tác quản lý thuế của ngành thuế cũng còn những bất cập cần được điều chỉnh cải cách để vừa tạo thuận lợi hơn cho đối tượng nộp thuế đồng thời cũng nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế.        

Chương 2
Phương hướng  đổi mới công tác  quản lý thu thuế tại Hà Giang

2.1. Phương hướng chung.
    2.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Hà Giang đến năm 2005.

Tổng sản phẩm  (GDP) đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân 12,4%/ năm. GDP bình quân đầu người tăng 1,6 lần so với năm 1999. Trong đó: Nông- lâm nghiệp tăng 10%; công nghiệp xây dựng tăng 15%; Dịch vụ tăng 19%; Tỷ trọng GDP: Nông - lâm nghiệp 41,7%; Công nghiệp xây dựng 27,4%, Dịch vụ 30,9%; Tổng sản lượng thực quy thóc 23,4 vạn tấn, bình quân lương thực đầu người 350 kg/ năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 16 triệu USD. Tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách từ 8,77% năm 1999 lên 13% vào năm 2003 thu ngân sách địa phương. Dự kiến năm 2004 160  tỷ đồng.

- Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo 3 vùng:

    + Vùng một: Gồm 4 huyện vùng cao núi đá ( Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ).

Phương hướng phát triển: Thâm canh ngô, phát triển cây dược liệu, chăn nuôi bò, dê, ong mật, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến nông lâm sản, dược liệu khoáng sản, sắp sếp tổ chức lại dân cư, xoá mù chữ phát triển trường học, bệnh viện đảm bảo đủ nước ăn cho những nơi còn thiếu nước gay gắt. Xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt.

    + Vùng hai: Các huyện, xã núi đất (Hoàng su phì, Xín mần và một số xã vùng cao huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê).

Phương hướng phát triển: Phát triển cây công nghiệp chè, đậu tương, cây ăn quả, cây lương thực chăn nuôi gia súc, phát triển cây thông nhựa, phát triển công nghiệp chế biến nhựa thông. Phát triển kết cấu hạ tầng, ổn định dân cư, xoá mù chữ, phát triển trường học, bệnh viện. Bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho nhân dân ở những nơi còn thiếu nước.

    + Vùng ba: Thị xã Hà Giang và các vùng thấp của các huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Vị xuyên.

Phát triển mạnh dịch vụ (thương mại, du lịch), công nghiệp cây ăn quả (cam, quýt) cây công nghiệp (chè, đậu tương, cà phê, trẩu, dâu tằm); Cây lương thực (lúa) chăn nuôi gia súc, kinh doanh lâm nghiệp.

Hà Giang những năm gần đây nền kinh tế hàng năm có mức tăng trưởng khá. Đặc biệt là sản xuất công nghiệp và dịch vụ luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với nông, lâm nghiệp đã thể hiện sự phát triển và chuyển dịch đúng hướng về cơ cấu kinh tế do các nghị quyết của tỉnh Đảng bộ đề ra, góp phần nâng cao đời sống xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của ngành thuế Hà Giang là hoàn thành toàn diện dự toán pháp lệnh Trung ương giao và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh giao góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo duy trì các hoạt động thường xuyên của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính vì lẽ đó mục tiêu khai thác hết nguồn thu, quản lý chặt chẽ các đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế thường xuyên cải tiến quy trình quản lý thu và các biện pháp thu nhằm phát huy tối đa các nguồn lực tài chính, tích luỹ từ nội bộ ngành kinh tế của tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân Hà Giang. Có sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự kết hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể , từ công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đến răn đe, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm chính sách pháp luật.

 Tuy vậy Hà Giang vẫn là tỉnh nghèo, xây dựng và phát triển kinh tế trong những điều kiện hết sức khó khăn như điểm xuất phát thấp về kinh tế, về dân trí và hoàn cảnh tự nhiên. Số thu ngân sách trên địa bàn hàng năm nhỏ, tỷ lệ tự cân đối thu chi ngân sách còn thấp. 

Trong quá trình tổ chức quản lý thu ngành thuế Hà Giang còn một số tồn tại cần phải đổi mới để đáp ứng với tình hình thực tế.

2.1.2. Nội dung đổi mới về quản lý thu thuế ở Hà Giang:

Đổi mới công tác quản lý thu thuế ở Hà Giang là hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thu thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, áp dụng rộng rãi công nghệ tin học, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, kiểm soát được tất cả các đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, hạn chế thất thu ở mức thấp nhất, đảm bảo thu đúng thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Nâng cao trình độ  quản lý thu thuế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và cung cấp dịch vụ và hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của người nộp thuế.
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức phong phú để tuyên truyền, giáo dục đối tượng nộp thuế nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn kịp thời, đầy đủ để các đối tượng nộp thuế nắm được nội dung các chính sách thuế, các thủ tục kê khai, tính thuế, lập hồ sơ miễn, giảm thuế, quyết toán thuế và nộp thuế vào ngân cách Nhà nước,... theo pháp luật.

Khuyến khích và phát triển mạnh mẽ các dịch vụ tư vấn thuế, kế toán thuế.

Hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực hiện tốt công tác kế toán, quản lý chặt chẽ hoá đơn chứng từ để hạch toán đúng kết quả kinh doanh và xác định đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước, mở rộng diện nộp thuế theo hình thức kê khai, thu hẹp dần phương pháp nộp thuế theo hình thức khoán.

Đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế trong việc tự tính, tự kê khai và tự nộp thuế vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng cường trách nhiệm, quyền hạn kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo các luật thuế được thực thi nghiêm chỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn ngừa, phát hiện và sử lý kịp thời những vi phạm về thuế

Thanh tra kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất của công tác quản lý thuế nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm (tính không đúng số thuế phải nộp, nộp không đầy đủ kịp thời vào ngân sách Nhà nước) để nhắc nhở giáo dục, ngăn chặn,và phạt đối với những trường hợp cố ý gian lận về thuế dưới mọi hình thức.


Trong giai đoạn mới công tác thanh tra, kiểm tra cần tập chung đổi mới như sau:

           - Phân loại đối tượng thanh tra, kiểm tra. Tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng có nhiều rủi do về thuế hoặc thiếu độ tín nhiệm, thường xuyên gian lận về thuế. Các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì 2 năm mới kiểm tra toàn diện một lần.


- Việc thanh tra, kiểm tra phải căn cứ vào sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ, giá cả bán hàng hoá phải phù hợp với giá niêm yết để xác định đầy đủ các khoản  còn phải nộp ngân sách, các khoản đã nộp Ngân sách và các khoản còn phải nộp Ngân sách. Đối với các trường hợp kê khai thiếu, nộp thuế không đúng thời gian quy định, có tính gian lận về thuế sẽ bị sử phạt nghiêm minh theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

- Tiến hành kiểm tra hoàn thuế, quyết toán thuế. Đối tượng  nộp thuế tín nhiệm sẽ hoàn thuế trước kiểm sau và ngược lại. Việc kiểm tra quyết toán thuế được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế trên cơ sở tài liệu, báo cáo của cơ sở kinh doanh, trường hợp cần thiết mới kiểm tra tại cơ sở kinh doanh.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ máy tính phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra thuế.

- Các thiếu sót sai phạm của các Doanh nghiệp phải được chỉ ra cụ thể rõ ràng để các Doanh nghiệp sửa chữa kịp thời.

- Tăng cường chế độ trách nhiệm cho cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra thuế.

+ Từng bước áp dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế để tăng cường hiệu quả quản lý thuế
Việc áp công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế là cần thiết phù hợp với chủ trương của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, nên số lượng các tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh ngày càng nhiều, ngành thuế  Hà Giang không thể tăng biên chế lên mãi được để quản lý theo phương pháp thủ công kém hiệu quả. Hoạt động của các Doanh nghiệp ngày càng đa dạng phức tạp, quy mô kinh doanh ngày càng phát triển trong và ngoài tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia, thu nhập cá nhân phát sinh ở nhiều nơi,... nếu không đưa công nghệ tin học vào quản lý thuế thì không quản lý được hoạt động kinh doanh và thu nhập của tổ chức, cá nhân. Ngày nay công nghệ tin học đang phát triển mạnh trên thế giới, nhiều nước trong khu vực đã áp dụng tin học vào công tác quản lý thuế. Đây là thời cơ thuận lợi để ngành thuế từng bước áp dụng tin học vào công tác quản lý thuế đem lại hiệu quả cao.

Từng bước áp dụng tin học vào công tác quản lý thuế và đáp ứng được các nội dung quản lý sau:

- Quản lý được số đối tượng nộp thuế: Thông qua việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế, nhất là quản lý được số lượng đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập Doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.


- Phục vụ cho việc kiểm tra tờ khai thuế, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, đối chiếu hoá đơn giữa đơn vị mua và bán, đưa các thông tin cần thiết để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế.


- Xử lý thông tin để xác định các khoản phải nộp ngân sách, các khoản đã nộp ngân sách, xác định nợ thuế và tính phạt nộp chậm thuế.


- Quản lý hoá đơn, chứng từ in ấn, phát hành.


- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho  người nộp thuế qua tin học.


- Quản lý nhân sự, quỹ lương của toàn ngành thuế.


- Kết nối mạng tin học giữa cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, Kho bạc, Doanh nghiệp và các cơ quan liên quan khác để cung cấp và khai thác thông tin phục vụ cho quản lý thuế.
+ Từng bước uỷ nhiệm một số loại thu cho địa phương (phường, xã) để chống thất thu và giảm chi phí quản lý thuế.
Các loại thu được uỷ nhiệm cho địa phương là: Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế giá trị gia tăng theo mức ổn định cả năm; thuế sử dụng đất, thuế tài  sản, thuế đối với các hoạt động xây dựng và vận tải tư nhân, ... các hoạt động nhỏ lẻ, phân tán khác, một số loại phí phát sinh tại xã, phường. Việc uỷ nhiệm các khoản thu nêu trên cho Uỷ ban nhân dân xã phường và gắn với quyền chi ngân sách xã sẽ quản lý các khoản thu trên có hiệu quả. Chỉ có Uỷ ban nhân dân xã phường mới nắm chắc và kết hợp được nhiều biện pháp về hành chính với biện pháp quản lý thuế.

Việc uỷ nhiệm một số khoản thu cho xã phường nêu trên tạo điều kiện cho ngành thuế tập chung vào thu các loại thuế có số thu lớn, các đối tượng nộp thuế lớn.

Việc thí điểm uỷ nhiệm một số khoản thu cho phường, xã thu đang có chiều hướng tích cực. Nhưng về sau này sẽ phân cấp cả nguồn thu và bộ máy tổ chức thu như sẽ áp dụng.

+ Kiện toàn lại hệ thống quản lý thu thuế theo hướng cải cách hành chính thuế, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm và hiệu lực của bộ máy quản lý thuế.
* Về tổ chức bộ máy:

Tiếp tục duy trì tổ chức bộ máy quản lý thuế từ Cục xuống các Chi cục gắn với địa bàn hành chính và chịu sự chỉ đạo của ngành dọc đồng thời chịu sự chỉ đạo của chính quyền cùng cấp về một số mặt công tác quản lý thuế.

Tổ chức lại bộ máy từ văn phòng Cục tới các Chi cục chủ yếu theo chức năng quản lý thuế mới kết hợp với tổ chức quản lý theo loại đối tượng nộp thuế: Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp dân doanh và đối tượng nộp thuế là cá nhân. Khi chính sách thuế thống nhất, ý thức chấp hành các luật thuế của các đối tượng nộp thuế đều tuân thủ cao thì chuyển sang hình thức tổ chức quản lý theo quy mô: Doanh nghiệp lớn, Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Riêng đối tượng nộp thuế là cá nhân thì vẫn cần có tổ chức riêng để phù hợp với đặc điểm quản lý của đối tượng này. Tổ chức tuyên truyền và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế, tổ chức tin học phải đủ mạnh để đảm bảo đúng được nhiệm vụ trọng tâm quản lý thuế trong giai đoạn tới. 

- Tổ chức lại bộ máy Cục thuế,  theo hướng tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu lực, hiệu quả toàn bộ hệ thống dọc của từng Chi cục trong tỉnh để thực hiện tốt các luật, pháp lệnh về thuế, cải cách công tác quản lý thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu cho Ngân sách tỉnh.

- Thực hiện tinh giảm biên chế đảm bảo số biên chế theo mức khoán, sử dụng kinh phí khoán hợp lý, tiết kiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế.
* Về đội ngũ cán bộ:

- Trong những năm tới về cơ bản sẽ không tăng thêm biên chế, nhưng sẽ phân bổ lại nguồn lực tập trung vào các khâu công việc chính: thực hiện tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đội  ngũ cán bộ thuế ở tất cả các khâu quản lý.

- Đổi mới công tác quản lý cán bộ theo hướng quy định rõ trách nhiệm của từng loại cán bộ trên từng vị trí công tác. Đánh giá cán bộ chủ yếu căn cứ vào kết quả công tác, vào số lượng và chất lượng công việc được giao, coi trọng phẩm chất đạo đức, chính trị, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường giáo dục nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp thuế, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ thuế, thực hiện 10 điều kỷ luật của ngành; có chương trình bồi dưỡng đào tạo và đào tạo lại toàn bộ cán bộ công chức ngành thuế. Nội dung đào tạo lại chủ yếu là kiến thức về quản lý Nhà nước, chính sách thuế, nghiệp vụ quản lý thuế, ứng dụng tin học, ngoại ngữ, đạo đức và phong cách ứng xử của người cán bộ thuế.

* Tổ chức thực hiện:

Quán triệt mục đích và yêu cầu trên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2002 và trong thời gian tới đã được Nghị quyết Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao với mục tiêu huy động tối đa các nguồn thu để tiếp tục góp nguồn tài lực, phục vụ đắc lực việc thực hiện  thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Ngành thuế thường xuyên chỉ đạo các chi cục phải luôn nắm chắc địa bàn  quản lý, theo dõi sát sao mọi hoạt động kinh tế phát sinh, quản lý tốt tất cả các đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh

Tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp chính quyền xã phường, hội đồng tư vấn thuế cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, các đoàn thể  tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về thuế để mọi đối tượng nắm, hiểu rõ cùng chấp hành và thực hiện. 

 Thường xuyên tuyên truyền giáo dục đội ngũ cán bộ thuế giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tổ chức học tập nghiệp vụ quy trình quản lý thuế. Đào tạo cán bộ có đủ trình độ năng lực đảm nhận những khâu then chốt, chú trọng rèn luyện phẩm chất đối với những cán bộ trực tiếp thường xuyên tiếp súc với đối tượng nộp thuế. 

Thực hiện chủ chương tinh giảm bộ máy gọn nhẹ trước hết phải tập hợp huấn luyện được đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đảm đương được nhiệm vụ trên giao. Lựa chọn cán bộ đưa đi học đào tạo nguồn bổ sung ổn định phục vụ công tác lâu dài cho ngành.

Xuất phát từ tình hình thực tế về công tác thu thuế tỉnh Hà Giang, chúng tôi đề xuất một số biện pháp chủ yếu để tổ chức tốt công tác quản lý thu ngân sách 2002-2004.
2.2. Những biện pháp chủ yếu.

    2.2.1. Quan điểm chung 

          Công tác thu ngân sách Nhà nước là một công tác chính trị kinh tế tổng hợp, liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội  giữa lợi ích cá nhân cục bộ với lợi ích quốc gia, giữa quyền lợi nghĩa vụ của mọi công dân, mọi tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy công tác thu ngân sách phải đặt trong sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, các cấp uỷ, sự chỉ đạo sát sao của hội đồng nhân dân, Uỷ  ban nhân dân các cấp.

Các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thế đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động thực hiện các luật thuế mới chấp hành chính sách giá cả của Nhà nước để các Doanh nghiệp cơ sở hộ kinh doanh học tập. Ngược lại những trường hợp vi phạm bị xử lý cũng cần nêu trên phương tiện thông tin đại chúng  để giáo dục các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Hàng tháng công khai kết quả thu nộp ngân sách, số thuế tồn đọng của các Doanh nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh trên báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh.

Ngành thuế: Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đơn vị liên quan tập trung tạo ra một bước chuyển cơ bản trong công tác quản lý đối tượng nộp thuế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp chế tài trong lĩnh vực hoá đơn, chứng từ tạo điều kiện cho công tác hành thu. Góp phần thực hành tiết kiệm chống thất thu, chống tiêu cực, lãng phí và thực hiện tốt các luật thuế mới đã được sửa đổi. Tăng cường công tác thanh tra đối với cán bộ quản lý thu và đối tượng nộp thuế kiểm tra nghiệp vụ, công tác hành thu, quy trình quản lý thu ở từng khu vực từ việc năm đối tượng nộp thuế, yếu tố sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh. Chấp hành kỷ luật thu nộp tập trung vào các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chấp hành kỷ luật thu nộp tập trung vào các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong việc chấp hành chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ. Song không gây khó khăn phiền hà cho các Doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

      Thường xuyên đối thoại trực tiếp với các Doanh nghiệp (đã có phòng tiếp dân, hỗ trợ đối tượng nộp thuế). Lắng nghe ý kiến phản ánh tiếp thu những ý kiến xây dựng, những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó tham gia biện pháp tháo gỡ cho Doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách cho Nhà nước. Cải tiến thủ tục hành chính thuế đảm bảo thuế quan thông thoáng, nhanh nhậy chấm dứt các hiện tượng tiêu cực trong quản lý thuế.

Ngành thuế phối hợp chặt chẽ với các ngành Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Kiểm lâm, Tài chính. Kiên quyết chống buôn lậu, gian lận thương mại, chốn lậu thuế đảm bảo hàng hoá lưu thông bình thường, đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh vào nề nếp kỷ cương, đúng chính sách pháp luật, góp phần làm lành mạnh nền kinh tế của tỉnh.

2.2.2. Một số biện pháp cụ thể.
* Đối với những khoản thu tương đối ổn định như thu ở khu vực kinh tế quốc doanh.
 Thu ở các Doanh nghiệp ngoài tỉnh các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh địa phương, thu đối với cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, thuế môn bài, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu thuế nhà đất, thu tiền cho thuê đất, thu tiền cấp giao đất, thu xây dựng cơ sở hạ tầng.
* Thu thuế giá trị gia tăng, thu nhập Doanh nghiệp của 5 Doanh nghiệp quốc doanh Trung ương.
Thế mạnh của Doanh nghiệp Trung ương là kinh doamh những ngành độc quyền như Bưu điện, Điện lực,Vật tư xăng dầu... giá bán sản phẩm hàng hoá do Nhà nước thống nhất quản lý, không phải cạnh tranh trên thị trường để có số thu nộp ngân sách vượt mức được giao phải:

- Không ngừng đầu tư mở rộng kinh doanh, tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ, tăng doanh số.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi phí lưu thông, chi phí giá thành bằng thực hiện nghiêm túc công tác kế toán, chế độ hoá đơn chứng từ tiết kiệm chi cho xây dựng sửa chữa tài sản cố định, máy móc thiết bị mua sắm trang bị phương tiện, chống lãng phí, những chi phí môi giới, tiếp thị, quà tặng, tiếp khách... chi đúng chế độ định mức từ đó làm tăng thu nhập Doanh nghiệp.
* Thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập Doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, thuế vốn của 45 Doanh nghiệp địa phương.
Khu vực này Tỉnh tạo điều kiện cho thực hiện cơ chế thông thoáng, không áp đặt các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện. Tăng cường bổ xung vốn kinh doanh bằng các nguồn: Xin Bộ tài chính, (Tổng cục quản lý vốn và Doanh nghiệp Nhà nước) tỉnh giành nguồn vốn cho vay ưu đãi, cấp bổ xung vốn lưu động bằng số vượt thu hàng năm. Thực hiện chính sách ưu tiên bảo hộ đối với tiêu thụ sản phẩm cho các công ty địa phương sản xuất... Song đa số các Doanh nghiệp địa phương mới thành lập sau khi mới tách tỉnh, máy móc thiết bị cơ sở vật chất còn nghèo nàn chưa hiện đại, thiếu vốn kinh doanh, trình độ quản lý kỹ thật còn non trẻ, thị trường nhỏ, phân tán, sức mua trong dân thấp để thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh các Doanh nghiệp phải: 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu nộp ngân sách được giao, gắn kết quả thu nộp ngân sách với việc công nhận cơ sở Đảng, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Thực hiện tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh theo kết luận của Ban thường vụ tỉnh uỷ ngày 22/12/2001. Tập trung giảm chi phí lưu thông, hạ giá thành bằng các biện pháp như: Giảm định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm triệt để trong xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện trang bị đắt tiền, chống lãng phí những khoản chi tiếp thị môi giới, quà tặng, tiếp khách... không hạch toán vào giá thành sai chế độ tất cả các khoản chi sai, chi vượt, chi không có chứng từ hợp lệ đều phải kiên quyết loại trừ ra khỏi chi phí hợp lý khi tính thuế.

- Đối với công ty chế biến nông sản vừa qua đã thực hiện mở rộng sản xuất bia tại thị xã Hà Giang bằng nguồn vốn tín dụng lâu dài của ngân hàng đầu tư 1.943 triệu đồng từ công suất 1.500 lít/ngày lên 5.500 lít/ngày. Sản xuất tiêu thụ 800.000 lít/năm. thu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế 50% đạt tổng thu nộp ngân sách về thuế tiêu thụ đặc biệt 900 triệu/năm. Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ cấp lại cho đơn vị 1/2 số nộp ngân sách để giúp đơn vị sớm hoàn thành vốn vay Ngân hàng.

Để tạo điều kiện cho bia địa phương phát triển hạn chế việc vận chuyển bia hơi từ các tỉnh khác vào tiêu thụ ở Hà Giang. Các ngành  Quản lý thị trường, Thuế phối hợp chặt chẽ tăng cường kiểm tra vận chuyển bia hơi từ tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh các trường hợp vận chuyển không đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ đều truy thu và phạt theo luật định. Quản lý chặt chẽ thu thuế đúng, đủ với các hộ đại lý kinh doanh bia hơi ngoại tỉnh trong địa bàn thị xã.

- Bộ phận quản lý vốn của Sở tài chính vật giá, Cục thuế xem xét giúp đỡ Doanh nghiệp quốc doanh nhất là các đơn vị có số thu nộp ngân sách lớn trên 500 triệu đồng như: Công ty thương mại tổng hợp, Công ty xuất nhập khẩu, Công ty xi măng, Công ty xây dựng số I, Công ty chè Hùng an, Công ty chế biến nông lâm sản thực phẩm... tổ chức sản xuất, xử lý giá cả đầu vào, đầu ra hợp lý với yêu cầu nâng cao chất lượng, nâng cao năng suất, hiệu quả, tiết kiệm chi phí trên cơ sở đó tăng thu nộp ngân sách.

* Thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của 125 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh địa phương và gần 80 Doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Tạo điều kiện và thủ tục hành chính cơ chế thông thoáng lấy mục tiêu lợi ích kinh tế là hàng đầu khuyến khích các tổ chức đơn vị quan hệ với các cơ quan Trung ương xin phê duyệt dự án xây dựng và phê duyệt bổ sung vốn ngoài kế hoạch những khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành trên địa bàn Tỉnh.

Trong những năm qua khu vực này phát triển nhanh, hoàn thành một khối lượng xây dựng cơ bản lớn, nhưng công tác hạch toán kế toán, thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ còn yếu kém nên công tác quản lý thu còn khó khăn. Việc tập trung cán bộ tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn kế toán các Doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc pháp lệnh kế toán, thống kê, luật thuế, pháp lệnh thuế là một trong những việc trọng tâm của ngành thuế Hà Giang hiện nay và thời gian tới.

Chè là cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh với sản lượng gần 3.000 tấn hàng năm các cơ quan Quản lý thị trường, Thuế thường xuyên hướng dẫn các tổ chức kinh tế, các Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn, chứng từ thu mua, vận chuyển đảm bảo thông thoáng. Quản lý chặt chẽ đầu vào, đầu ra với thu mua, tiêu thụ chè cũng là yếu tố để tăng thu ngân sách.
* Thuế môn bài của 159 đơn vị quốc doanh, 125 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trên 5.000 hộ kinh doanh cá thể, thuế sử dụng đất nông nghiệp của 6.352 hộ nông dân, thuế nhà đất của 68.470 hộ dân cư, tiền thuê đất của 121 đơn vị.
Các khoản thu trên được lập bộ theo luật mức thu hàng năm thường ổn định, vì vậy tăng thu ở khu vực này không lớn. Biện pháp tăng thu là tăng cường kiểm tra diện tích chưa lập bộ, diện tích đến hạn chịu thuế để đưa vào quản lý thu thuế, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý thu, tổ chức thu triệt để không có tồn đọng.

* Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp của 4.000 hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

- Biện pháp chủ yếu:

    + Theo dõi chặt chẽ trên địa bàn, nắm chắc hộ ngừng, nghỉ, hộ mới ra kinh doanh, không bỏ sót hộ trong quản lý thu thuế. Kết hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, kiểm tra ngoài giờ phát hiện đưa những hộ kinh doanh sáng, tối vào quản lý thu thuế, tiến hành ấn định doanh thu tính thuế, ra thông báo thuế để thu thuế hàng tháng.

- Để quản lý chặt chẽ doanh thu kinh doanh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, lập hoá đơn và kiểm tra các hộ kinh doanh lập hoá đơn bán hàng. Trước nắt đối với hộ kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán thì tiếp tục hướng dẫn, động viên họ thực hiện đồng thời tuỳ theo tình hình cụ thể của từng hộ để áp dụng cách xác định giá trị gia tăng cho phù hợp để tính thuế giá trị gia tăng.

Đối với những hộ nhỏ phối hợp với các ngành. hội đồng tư vấn thuế tổ chức cho các hộ kinh doanh đã hết thời hạn ấn định tự giác kê khai lại doanh thu kinh doanh, tiến hành điều tra và xác định cụ thể doanh thu đối chiếu với tài liệu kê khai để tính lại doanh thu cho sát thực tế.

Những hộ kinh doanh lớn có đủ điều kiện chuyển sang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì vận động hộ kinh doanh tự nguyện đăng ký để được nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Chi cục thuế phải tạo điều kiện thuận lợi về nhận đơn, xét duyệt, bán hoá đơn giá trị gia tăng, hướng dẫn kê khai nộp thuế cho hộ kinh doanh.

- Đẩy mạnh kiểm tra hộ xin nghỉ kinh doanh, phát hiện và xử lý kịp thời những hộ có đơn xin nghỉ nhưng thực tế vẫn kinh doanh vừa tránh thất thu thuế, vừa ngăn chặn cán bộ thuế lợi dụng việc miễn giảm thuế cho hộ nghỉ kinh doanh để móc ngoặc tham ô tiền thuế.

- Công khai mức thuế phải nộp, số thuế miễn giảm, số thuế tồn đọng của từng đối tượng nộp thuế để toàn thể nhân dân biết, tham gia với cơ quan thuế và các cấp chính quyền thực hiện công bằng, bình đẳng trong nghĩa vụ nộp thuế.

+ Thu tiền sử dụng đất khi giao đất.
- Cấp uỷ chính quyền các huyện, thị xã chỉ đạo và tham gia cùng các cơ quan chức năng khẩn trương củng cố hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở nhưng nơi có quỹ đất lập khu dân cư, lập kế hoạch giao đất cho các đối tượng có nhu cầu, đồng thời định kỳ hàng tháng họp hội đồng tư vấn xét cấp giao đất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Cơ quan thuế các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể của các cơ quan, đơn vị có người thực hiện giao đất tạo điều kiện cho đối tượng được giao đất nộp đầy đủ số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
+ Thu xây dựng cơ sở hạ tầng:

Quản lý chặt chẽ đóng góp bằng ngày công của nhân dân cho từng công trình làm căn cứ thu bằng tiền ghi thu ngân sách.

- Thu đầy đủ kịp thời các khoản thu đóng góp bằng tiền vào Kho bạc chống xâm tiêu, chiếm dụng thực hiện công khai, công bằng trong đóng góp của mọi người dân.
+. Đối với khoản thu tính kế hoạch không cao còn phụ thuộc vào những yếu tố khách quan như: Thuế xuất nhập khẩu, thu khác ngân sách, thu lệ phí trước bạ, thu phí, lệ phí, thu khác.
* Thuế xuất nhập khẩu:

- Thu hút tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp ở các tỉnh vận chuyển sản phẩm hàng hoá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh.

Cơ quan Hải quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Thuế và chính quyền các cấp quản lý chặt chẽ sản phẩm hàng hoá của các tổ chức cá nhân xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc gia Thanh thuỷ, qua các cửa khẩu tiểu ngạch và người nước ngoài kinh doanh tại chợ biên giới.

Tham mưu cho Tỉnh phát huy thế mạnh của 5/10 huyện thị có cửa khẩu tiểu ngạch và một cửa khẩu quốc gia nhìn vào thành tích đã đạt được trong năm 2002 ( Thu 90 tỷ) ở cửa khẩu Thanh thuỷ từ đó rút kinh nghiệm và tạo điều kiện thông thoáng mềm dẻo cho các cửa khẩu khác. Chính sách nuôi dưỡng nguồn thu, khuyến khích xuất khẩu các loại hàng hoá nông, lâm, thổ sản, tạm nhập tái xuất ôtô, xe máy...

* Thu khác ngân sách:

Theo dõi chặt chẽ các khoản thu phát sinh và thanh lý nhà, bán tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, bán tài sản tịch thu và các khoản thu phát sinh của các ngành: Quản lý thị trường, Công an, Kiểm lâm... nộp đầy đủ kịp thời vào ngân sách. Đôn đốc xử lý thu nộp các khoản thu kết dư đưa vào ngân sách theo luật định.

+ Các khoản thu lệ phí trước bạ, thuế tài nguyên, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu sổ số kiến thiết.

- Ngành thuế kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông năm và thường xuyên kiểm tra phương tiện tài sản mua mới, phương tiện chuyển nhượng chưa chuyển đổi chủ sở hữu để thu kịp thời lệ phí trước bạ nộp ngân sách Nhà nước.

- Ngành thuế cùng chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm nghị đinh 04/1999/NĐ - CP ngày 30/01/1999  cuả Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước. Thông tư 54/1999/TT - BTC ngày 10/5/1999 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 04/1999/NĐ - CP của Chính phủ và chỉ thị 19/1999/CT - UB ngày 11/6/1999 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh " Về thống nhất quản lý thu phí, lệ phí và các khoản thu khác đang thu tại địa bàn " để đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

- Đặc biệt nghị định 57/ 2002/ NĐ - CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí, lệ phí có kế hoạch triển khai kịp thời áp dụng đúng đắn vào công tác thu tại địa bàn.

2.3. Kiến nghị
Hà Giang được Trung ương chọn làm tỉnh điểm trong xoá đói giảm nghèo của Nhà nước. Trung ương hàng năm đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thông từ cơ sở xuống các huyện, lỵ cơ bản đã được nhựa hoá. Trước đây đi từ tỉnh lên Mèo Vạc (huyện xa nhất 165 km) bằng ôtô phải mất 12 giờ, nay chỉ mất 7 - 8 giờ. Đến năm 2002, 100% xã trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã.

Tuy vậy Hà Giang vẫn là một trong các Tỉnh nghèo xây dựng và phát triển kinh tế trong điều kiện hết sức khó khăn như điểm xuất phát thấp về kinh tế, dân trí và hoàn cảnh tự nhiên, số thu ngân sách trên địa bàn hàng năm nhỏ đứng thứ 60/61 Tỉnh, thành phố.

2.3.1. Về công tác tổ chức

Hà Giang có diện tích 7.884 km2 gấp hơn 5 lần diện tích của tỉnh Thái bình, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, dân trí thấp, cá biệt có cán bộ xã còn chưa biết chữ, nguồn thu phân tán, nhỏ, thu thuế tại các chợ vùng cao từ 2.000 - 5.000đ/hộ một phiên chợ. Nên thu được 1.000.000đ tiền thuế trên đất Hà Giang phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn các tỉnh. đồng thời Hà Giang là tỉnh miền núi còn khó khăn về nhiều mặt tình trạng chung là cán bộ  có trình độ, cán bộ giỏi chuyên môn không muốn công tác và sống tại địa phương Hà Giang. Vì vậy việc lấy số lượng bù chất lượng của đội ngũ cán bộ những tỉnh như  Hà Giang là một tất yếu. Vì vậy nếu xét về kết quả thu nộp ngân sách thì số biên chế được duyệt của ngành thuế Hà Giang là phù hợp, nhưng nếu xét một cách toàn diện so với các tỉnh thì ngành thuế Hà Giang cần được bổ xung tăng cường thêm lực lượng thì việc tập trung đầy đủ kịp thời nguồn thu vào ngân sách sẽ tốt hơn.

2.3.2. Chính sách của Đảng và Nhà nước.

* Về chính sách miễn giảm đối với các Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể.

Để khuyến khích ưu đãi phát triển kinh tế miền núi, chỉ thị số 525/TTg ngày 2/11/1993 về một số chủ chương biện pháp tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi của Chính phủ và nghị định số 20/1998/NĐ - CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và các vùng đồng bào dân tộc, Nhà nước có chính sách miễn giảm thuế doanh thu, miễn giảm thuế lợi tức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn miền núi, thực hiện trong các năm 1994,1995,1996 và năm 1998.

Qua thực tế ở địa phương thấy rằng tư tưởng chỉ đạo của Nhà nước của Chính phủ là đúng đắn. nhưng vào thực tế cuộc sống xã hội khi thực hiện miễn giảm thuế theo chính sách ưu đãi đối với miền núi thời gian vừa qua thì thấy việc miễn giảm thuế chỉ có lợi cho một nhóm người có quyền lực trong các Doanh nghiệp kể cả Doanh nghiệp quốc doanh. Còn Nhà nước, người tiêu dùng và công nhân sản xuất hầu như không được gì.

Vì vậy về chính sách không nên quy định việc miễn giảm thuế như trước đây mà có một số chính sách khác như cấp bổ xung vốn kinh doanh, cho vay ưu đãi...

* Về miễn giảm thuế đối với người có công với Cách mạng.

Điều 70 nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 có ghi " người có công với cách mạng được ưu tiên trong giải quyết việc làm, hỗ trợ đời sống phát triển kinh tế gia đình như ưu tiên giao đất, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm và các nguồn vốn khác với lãi xuất để sản xuất, được miễn giảm các loại thuế" Nhưng hiện nay một số luật thuế, pháp lệnh thuế chưa quy định về miễn giảm thuế theo tinh thần nghị định 28/CP mà tại Hà Giang các đối tượng thuộc diện người có công với cách mạng đang đề nghị được thực hiện miễn giảm như điều 70, nghị định 28/CP đã nêu.
3.2.3. Về chính sách.

 Về công tác quản lý thuế: Sẽ đề nghị Tổng cục nghiên cứu xây dựng thành Luật quản lý thuế. Nội dung cơ bản  là:

- Chính sách của Đảng và Nhà nước cần có sự đồng bộ, kịp thời từ khâu phát hành đến thực hiện để tạo điều kiện cơ quan hành pháp của cơ sở thực hiện đáp ứng kịp thời nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân
- Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nộp thuế là phải tự giác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, tự quyết toán thuế; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề nêu trên.

- Quy định rõ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan thuế, cán bộ thuế trước pháp luật.

Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trợ giúp cho cơ quan thuế và tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước.

Kết luận

Luật thuế pháp lệnh thuế của ta trong mỗi thời kỳ là cụ thể hoá đường lối, quan điểm của Đảng, ý trí của quần chúng nhân dân lao động, là một công cụ hết sức quan trọng của Nhà nước trong suốt quá trình cải tạo và xây dựng Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay khi mà Đảng ta đề xướng đường lối đổi mới nhằm đưa nước ta tiến lên " dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh" mà phương tiện là " Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Xây dựng một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đáp ứng nhu cầu đó - công cụ thuế phải được đổi mới thích ứng, Nhà nước ta hiện nay đã được triển khai cải cách thuế bước 2 mà đột phá là thực hiện 2 luật thuế mới.

- Luật thuế giá trị gia tăng.

- luật thuế  thu nhập doanh nghiệp.

Để các luật thuế mới tiếp tục phát huy tác dụng qua hai năm thực hiện đi vào cuộc sống thực tế xã hội chấp nhận trước mắt thực hiện  các nội dung sau:

- Tập trung tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các đối tượng nộp thuế để chính sách thuế đi vào cuộc sống.

- Tập trung khai thác hết các nguồn thu không bỏ sót từng chi tiết. Chi cục thuế, đội thuế đảm bảo thu đạt nhiệm vụ giao.

- Cải tiến nghiệp vụ hành thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời. Thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ tự kê khai, tự tính thuế và nộp thuế vào Kho bạc.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành và đối tượng nộp thuế.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách chế độ thuế, phát động thi đua nhằm thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính trị của ngành là đưa luật thuế mới vào cuộc sống và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2003 và năm 2004.

- Có chính sách mở cửa rõ ràng , thông thoáng nhịp nhàng uyển chuyển đối với khu vực kinh tế đối ngoại (các cửa khẩu) của tỉnh nhằm khai thác tốt nguồn lực quan trọng thu từ 100 tỷ đồng trở lên.

Có như vậy mới đảm bảo cho công cụ thuế phát huy tác dụng phục vụ đắc lực cho sự nghiệp " Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước " của Đảng ta.

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, Tôi xin trân trọng cảm ơn  Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Quân, giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Tôi rất trân trọng và biết ơn tập thể Ban lãnh đạo Cục thuế và các phòng nghiệp vụ chức năng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi được thực tập và tiếp cận với nghiệp vụ của ngành thuế Hà Giang. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và anh em bạn bè đồng nghiệp tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hà Giang đã tạo điều kiện giúp đỡ bản thân tôi trong suốt quá trình học tập. 
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